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GIỚI THIỆU

Theo báo cáo hàng năm của Viện 
Giáo dục Quốc tế, Việt Nam tiếp tục 
đứng thứ 6 trong danh sách những nước 
dẫn đầu về số lượng sinh viên (SV) du 
học tại Mỹ, với 21.631 SV trong năm 
học 2020-2021, dù phải chịu ảnh hưởng 
của dịch bệnh toàn cầu (Dương Ngọc, 
2021). Việt Nam cũng tiếp tục đứng thứ 
2 toàn cầu về số lượng SV theo học tại 
các trường cao đẳng cộng đồng của Mỹ, 
chiếm tới gần 11% tổng số SV quốc tế 
theo học tại các trường này. Điều này 
cho thấy, khả năng sẵn lòng chi trả cho 
giáo dục của các gia đình ngày càng 
cao. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để 
các trường đại học (ĐH) trong nước nhìn 
nhận lại chất lượng đào tạo (CLĐT) và 
cách thức để giữ chân người học và nhân 
tài Việt Nam ở lại trong nước.

Hiện nay, hoạt động đào tạo theo định hướng nhu 
cầu học tập hội nhập quốc tế đã được các trường đầu tư 
đáng kể với việc tăng cường các ngành học mới theo 
xu hướng và các chương trình đào tạo (CTĐT) quốc 
tế. Việc thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt 
Nam cũng là một cách tốt để khẳng định CLĐT và hội 
nhập môi trường quốc tế. Dù vậy, mối quan tâm của 
các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam là, liệu CLĐT và sự 
đa dạng của hình thức đào tạo quốc tế tại các trường 
đại học tại Việt Nam có tạo ấn tượng để giữ chân người 
học lựa chọn du học tại chỗ hay không.

Một số nghiên cứu nước ngoài tập trung vào việc 
làm rõ các nhân tố quyết định đến việc du học của 
SV để hiểu cách quyết định du học được thực hiện 
(Salisbury và cộng sự, 2009; Mazzarol và Soutar, 
2002). Các nghiên cứu cho thấy, quyết định cho con 
đi du học của PHHS phụ thuộc phần lớn vào tiềm lực 
tài chính của gia đình. Mặc khác, Việt Nam ảnh hưởng 
sâu sắc theo văn hóa Á Đông về cách nuôi dạy con cái 
(Lý Tùng Hiếu, 2015). Học sinh Việt Nam ở lứa tuổi 
trung học phổ thông (THPT) chưa quen với việc tự lập 
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Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho con đi du học 
của phụ huynh học sinh (PHHS) ở Việt Nam. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) và ước lượng hệ số hồi quy trên 416 mẫu quan sát từ các PHHS có con đi du học, 
nghiên cứu xác định 6 nhân tố tác động đến Quyết định cho con đi du học, gồm: Mong muốn 
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Summary
Using exploratory factor analysis (EFA), the study aims to identify factors affecting Vietnamese 
parents’ decision on overseas study. Survey data of 416 samples was observed from the parents 
in Vietnam who have overseas-study children. The result reveals that their decision are impacted 
by parents’ and students’ desire for success, family’s financial capacity, training program, 
occupation prospects, and students’ self-reliance. The finding suggests that to retain learners, 
domestic school should enhance their onshore and offshore experience to enhance independence, 
create more English practice opportunities, and create flexibility in training program.
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Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu đã khảo sát trên 500 phụ 

huynh có con đi du học tại TP. Hồ Chí 
Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố 
khác theo phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện vào năm 2021. Kết quả thu được 
416 quan sát, với cỡ mẫu này là thỏa 
mãn về điều kiện tối thiểu (Hair và cộng 
sự, 1998).

Sau khi kiểm định độ tin cậy của 
thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 
của các nhân tố, nghiên cứu tiến hành 
phân tích dữ liệu theo phương pháp đa 
nhân tố khám phá và ước lượng hệ số 
hồi quy để xác định nhân tố nào ảnh 
hưởng đến quyết định PHHS cho con đi 
du học ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất các 
giải pháp phù hợp giúp cho các trường 
đại học ở Việt Nam nâng cao CLĐT, giữ 
chân các học sinh theo hình thức du học 
tại chỗ, góp phần tiết kiệm ngân sách 
cho gia đình và cho quốc gia.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thống kê mô tả và kiểm tra độ tin 
cậy của thang đo Cronbach’s Alpha

Kết quả thống kê mô tả về các câu 
hỏi phân loại được thể hiện trong Bảng 
1 và Bảng 2. Mẫu khảo sát có 58,4% 
PHHS thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh, 
27,4% thuộc Hà Nội và 14,2% thuộc các 
khu vực còn lại của Việt Nam. Kết quả 
khảo sát cho thấy, thời điểm phụ huynh 
cho con đi du học phổ biến nhất là cuối 
năm lớp 9, lớp 10 và lớp 11. Khi đi du 
học, các em tiếp tục học cấp 3 THPT ở 
nước ngoài để lấy kết quả xét tuyển đại 
học. Tỷ lệ này chiếm 75,7%, trong đó, 
53,8% là học sinh THPT và 21,9% là 
học sinh tốt nghiệp cấp 2 trung học cơ 
sở (THCS). Trong khi đó, giai đoạn học 
hết cấp 3, nộp hồ sơ đi du học đại học chỉ 
đạt 18,5%. Các mốc khác, như sau khi 
tốt nghiệp đại học, chỉ chiếm 5,8%. Như 
vậy, theo mẫu khảo sát, có 94,2% trường 
hợp cho con đi du học khi chưa đủ tuổi 
trưởng thành. Vì vậy, quyết định cho con 
đi du học của PHHS là phù hợp với mẫu 
nghiên cứu.

Trong Bảng 2, trong thành phần các 
quốc gia cho con du học, có 30,29% thuộc 
về nước Mỹ; 22,12% thuộc về nước Úc; 
39,9% thuộc về các nước châu Á; còn lại 
7,69% thuộc về các nước châu Âu.

Hệ số Cronbach’s Alpha thể hiện 
trong Bảng 3 nhằm xác minh độ tin cậy 
của thang đo 9 nhân tố (bao gồm: 1 nhân 

để đưa ra quyết định, nên cần có sự tư vấn và định 
hướng của phụ huynh. Vì vậy, có thể nói việc cho con 
đi du học là quyết định quan trọng của PHHS mà các 
nghiên cứu thực nghiệm chưa tiếp cận. Khoảng trống 
này có thể được lấp đầy bởi nghiên cứu về các nhân 
tố ảnh hưởng đến quyết định cho con đi du học của 
PHHS Việt Nam.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 
Lý thuyết quyết định hợp lý của Towler (2010) chỉ 

ra rằng, chỉ có cha mẹ mới đủ trưởng thành để quyết 
định xem con mình có tham gia học tập ở nước ngoài 
hay không. Lý thuyết và chiến lược ra quyết định của 
Ahmed và Omotunde (2012) cho rằng, quyết định cho 
con đi du học của cha mẹ là cân nhắc giữa lợi ích và 
rủi ro. Nhóm nhân tố lợi ích bao gồm các kỳ vọng và 
mong muốn trong tương lai của học sinh (HS) và phụ 
huynh của các em; nhóm nhân tố rủi ro bao gồm những 
khó khăn trong cuộc sống và học tập trong môi trường 
mới. Kết hợp 3 lý thuyết nói trên với kết quả tổng quan 
từ các nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu như Hình.

Mô hình nghiên cứu đề xuất được viết lại như sau:
Y = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 + α5X5 + α6X6 + 

α7X7 + α8X8 + ɛ      (1)
Với X là biến độc lập:
X1: Mong muốn học tập ở nước ngoài của HS;
X2: Mong muốn của PHHS cho con đi du học;
X3: Mong muốn định cư nước ngoài của HS;
X4: Các điều kiện hỗ trợ du học;
X5: Khả năng tài chính của gia đình;
X6: Khả năng tự lập của HS;
X7: CTĐT nước ngoài;
X8: Triển vọng nghề nghiệp.

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Tác giả đề xuất

BẢNG 1: THỐNG KÊ KHU VỰC PHHS CÓ CON ĐI DU HỌC 
VÀ THỜI ĐIỂM ĐI DU HỌC

Khu vực Tần 
suất

Tỷ lệ 
(%)

Thời điểm 
đi du học

Tần 
suất

Tỷ lệ 
(%)

TP. Hồ Chí Minh 243 58,4 HS học xong lớp 9 91 21,9
TP. Hà Nội 114 27,4 HS đang học THPT 224 53,8 
Khu vực khác 59 14,2 HS học xong THPT 77  18,5

Các thời điểm khác 24 5,8
Tổng 416 100 Tổng 416 100

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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và nguồn lực tài chính (Salisbury và cộng sự, 2009; 
Mazzarol và Soutar, 2002; Kasravi, 2009; Cubillo 
và cộng sự, 2013; Li và Bray, 2017; Bodycott, 2009; 
Hoang và cộng sự, 2019).

Bên cạnh tác động tích cực của 5 nhân tố đến Quyết 
định cho con đi du học của phụ huynh, có một biến số 
là Tính tự lập của học sinh (F4), có tác động ngược 
chiều. Có nghĩa là, học sinh có Khả năng tự lập (F4) 
càng tốt, thì Quyết định cho con đi học ở nước ngoài 
của PHHS càng hạn chế. Điều này chứng tỏ rằng, khi 
học sinh có khả năng tự lập tốt, thì có thể thành đạt 
cho dù học ở đâu, nên PHHS không còn áp lực trong 
việc định hướng đi du học. Đây là đóng góp mới của 
nghiên cứu.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu cho thấy, PHHS cho con đi du học với 
kỳ vọng con họ sẽ được rèn luyện tính tự lập, tham gia 
vào một CTĐT tốt hơn và có triển vọng nghề nghiệp 
tốt hơn khi học tập ở nước ngoài. Một điều thú vị được 
phát hiện từ nghiên cứu này là, nhân tố Khả năng tự lập 
của học sinh tác động tiêu cực đến Quyết định cho con 
đi du học của PHHS. Điều này cho thấy, truyền thống 
văn hóa Á Đông ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con cái, 
nên con họ chưa được rèn luyện khả năng tự lập. Khi 

tố kết quả và 8 nhân tố quan sát) trong 
mô hình (1) dưới kết quả khảo sát của 
nghiên cứu. Trong số 9 nhân tố đo lường 
theo mô hình (1), nhân tố X3 và X4 có 
thang đo không đủ tin cậy do Cronbach’s 
Alpha < 0,7 (Nunnally và Bernstein, 
1994). Do đó, 2 nhân tố này đã bị loại 
bỏ khỏi mô hình.

Phân tích EFA
Phân tích EFA được áp dụng để xem 

xét mối quan hệ giữa tất cả các nhân tố 
có thang đo đáng tin cậy. Hệ số KMO 
cho giá trị 0,813 > 0,5 chỉ ra rằng, các 
nhân tố phân tích là hợp lý. Kiểm định 
Bartlett có mức ý nghĩa Sig. < 0,05 
chứng tỏ rằng, các biến biểu hiện có 
quan hệ đồng biến với các nhân tố quan 
sát. Tổng phương sai trích là 78,196% 
cho biết, các biến được sử dụng ở đây 
giải thích 78,2% các nhân tố quan sát. 
Còn lại 21,8% các biến khác chưa được 
xem xét để giải thích cho các nhân tố 
quan sát.

Kết quả ma trận xoay nhân tố cho 
thấy, các thang đo sau khi phân tích đa 
nhân tố khám phá được cơ cấu lại gồm 
6 nhân tố. Khi đó, mô hình phù hợp cho 
nghiên cứu gồm 6 nhân tố:

Y = β0 + β1F1 + β2F2 + β3.F3 + β4.F4 + 
β5.F5 + β6.F6 + ɛ  (2)

Với F là các biến độc lập được xác 
định là trung bình của các biến quan sát 
theo các cột nhân tố trong Bảng 4.

Phân tích hồi quy 
Kết quả hồi quy xác định các nhân 

tố ảnh hưởng đến quyết định cho con đi 
du học của PHHS Việt Nam được mô tả 
trong Bảng 4. Kết quả cho thấy, tất cả 
các nhân tố đều có ý nghĩa thống kê. Giá 
trị R2 hiệu chỉnh đạt 0,837 cho thấy, các 
nhân tố mô hình giải thích cho 83,7% 
Quyết định cho con đi học ở nước ngoài 
của PHHS Việt Nam.

Kết quả ước lượng hệ số hồi quy trong 
cột Beta chuẩn xác nhận rằng, Mong 
muốn của học sinh (F2); Mong muốn của 
phụ huynh (F2) ảnh hưởng tích cực đến 
Quyết định cho con đi học. Năng lực tài 
chính mạnh hơn (F5) ủng hộ mạnh mẽ 
Quyết định cho con đi du học của phụ 
huynh. CTĐT (F1) càng tốt, triển vọng 
nghề nghiệp (F6) càng cao, thì Quyết 
định cho con đi du học của PHHS càng 
cao. Liên quan đến nghiên cứu về các 
nhân tố ảnh hưởng đến Quyết định du 
học của SV, quyết định này bị ảnh hưởng 
tích cực bởi mong muốn học tập ở nước 
ngoài, CTĐT, triển vọng nghề nghiệp 

BẢNG 2: THỐNG KÊ QUỐC GIA MÀ PHHS CHO CON ĐI DU HỌC
Quốc gia có con đi du học Tần suất Châu lục Tỷ lệ %

1. Mỹ 126 Châu Mỹ 30,29
2. Úc 92 Châu Úc 22,12
3. Singapore 51

Châu Á: 39,9%

12,26
4. Hàn Quốc 44 10,58
5. Nhật 37 8,89
6. Trung Quốc 34 8,17
7. Đức 19

Châu Âu: 7,69%

4,57
8. Anh 9 2,16
9. Pháp và quốc gia khác 4 0,96
Tổng 416 100

BẢNG 3: HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA
Nhóm nhân tố Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Số biến quan sát 4 5 5 4 4 3 3 4 3
Cronbach’s Alpha 0,755 0,857 0,880 0,584 0,493 0,818 0,717 0,931 0,866
Maãu 416 416 416 416 416 416 416 416 416

BẢNG 4: ƯỚC LƯỢNG HỆ SỐ HỒI QUY

Biến Beta chuẩn hóa Sig.
F1 - CTĐT nước ngoài 0,081 0,001
F2 - Mong muốn học tập ở nước ngoài của HS 0,583 0,000
F3 - Mong muốn của PHHS cho con đi du học 0,260 0,000
F4 - Khả năng tự lập của HS -0,048 0,028
F5 - Khả năng tài chính của gia đình 0,100 0,000
F6 - Triển vọng nghề nghiệp 0,147 0,000
Adjusted R square: 0,837
Durbin-Watson: 1,735

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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chương trình học phù hợp và chương 
trình trải nghiệm thực tế, rèn luyện cho 
học sinh tính tự lập và không buộc phải 
học các học phần chính trị một cách có 
định hướng. Kết quả cũng cho thấy, các 
trường đại học ở Việt Nam phải tập trung 
vào các CTĐT trong nước, cũng như lựa 
chọn các trường đại học tốt nhất trên thế 
giới để hợp tác, nhằm đáp ứng mong 
muốn của người học.

PHHS đánh giá con họ có khả năng tự lập tốt, họ tin 
rằng, con họ có thể thành công cho dù học tập ở đâu, 
nên PHHS không còn động lực cho con mình đi du học.

Bên cạnh đó, nhiều PHHS ủng hộ các CTĐT nước 
ngoài với nhiều trải nghiệm thực tế và sự lựa chọn linh 
hoạt, trong khi các CTĐT trong nước chưa đáp ứng 
được. Điều này cho thấy, PHHS đánh giá CTĐT của 
các trường đại học nước ngoài có CLĐT vượt trội hơn 
so với các trường đại học trong nước, giúp học sinh 
chủ động lựa chọn ngành học, học phần phù hợp, với 
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